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  na loi  hsc                     
	Công ty cổ phần thủy đIện nà lơi

Địa chỉ: Xã Thanh Minh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại : 0230.810.339; 0230.211.776       FAX : 0230.810.334

Website : www.naloi.com.vn          Email: ketoan@naloi.com.vn
Điện Biên, ngày 11  tháng 04  năm 2008


Báo cáo thường niên

Tên đơn vị     : Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi
Năm báo cáo : Năm 2007
I. Lịch sử hoạt động của công ty:
1. Những sự kiện quan trọng:
     - Công trình Nhà máy thuỷ điện Nà Lơi được khởi công ngày 05/12/2000 và được khánh thành 07/5/2003, do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư. Nhà máy gồm 3 tổ máy với công suất 9,3 MW (mỗi tổ máy 3,1MW).
     - Công ty Cổ phần thuỷ điện Nà Lơi - Tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Nà Lơi, Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Công ty Sông Đà 11- Tổng công ty Sông Đà và được thành lập theo quyết định số 23/TCT-VPTH ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà. 
      - Nhà máy thuỷ điện Nà Lơi được chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quyết định số 1023/QĐ-BXD ngày 29/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
     -  Giấy đăng ký kinh doanh số 6203000002 ngày 25 tháng 02 năm 2003 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp (nay là tỉnh Điện Biên), đăng ký thay đổi lại lần thứ nhất ngày 06 tháng 12 năm 2004 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Điện Biên cấp. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 31 tháng 08 năm 2006. Đăng ký thay đổi lại lần 3 ngày 21 tháng 08 năm 2007.
     - Dự án Nhà máy thuỷ điện Nà Lơi là một dự án được ưu đãi về đầu tư theo giấy phép ưu đãi đầu tư số: 3419 BKH/DN ngày 30 tháng 5 năm 2002 do Bộ kế hoạch đầu tư cấp: được ưu đãi về thuế miễn thuế thu nhập Doanh nghiệp trong 3 năm đầu và được giảm 50% của 5 năm tiếp theo và hưởng thuế suất ưu đãi 20%.
      - Dự án Nhà máy thuỷ điện Nà Lơi được hưởng hỗ trợ sau đầu tư theo hợp đồng số: 01/2005-HĐ/HTLS ngày 17 tháng 05 năm 2002 đã ký với Quỹ hỗ trợ phát triển nay là Ngân hàng phát triển Điện Biên với tổng trị giá hỗ trợ lãi suất 20 tỷ đồng. 
      - Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên 14/12/2006 và được hưởng ưu đãi thêm 2 năm giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
     - Trụ sở chính của Công ty đóng trên địa bàn:  Km72 - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.
2. Quá trình kinh doanh.

2.1- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

a) Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất - kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực:

· Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

· Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện;
· Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, thông tin;
· Sửa chữa thiết bị điện và gia công cơ khí;
· Thi công, xây lắp đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110KV;
· Hướng dẫn, đào tạo công nhân vận hành Nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ;
· Đầu tư, xây dựng Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ;
· Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân.

b) Đầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên kết.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định việc thu hẹp hoặc mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
2.2 - Tình hình hoạt động:
Qua 5 năm nhà máy đi vào hoạt động với toàn bộ thiết bị được đầu tư đồng bộ của hãng VATECH ấn độ, Nhà máy đã hoạt động ổn định và khai thác hiệu quả hai nguồn nước tự nhiên từ dòng suối Nà Tấu và được điều tiết từ hồ Pa khoang đem lại lợi ích kinh tế.
  - Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu qua các năm đi vào hoạt động:
	Năm
	Sản lượng điện (triệu KWh)
	Doanh thu 
(tỷ đồng) 
	Lợi nhuận
(tỷ đồng)

	2003
	31,17
	11,5
	1,6

	2004
	48,28
	32,06
	9,36

	2005
	50,47
	33,16
	10,52

	2006
	39,87
	28,67
	5,77

	2007
	41,58
	48,96
	21,25


3. Định hướng phát triển:
3.1 -  Mục tiêu hoạt động của Công ty:

a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty và các doanh nghiệp khác; tối đa hoá lợi nhuận, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đem lại việc làm, tạo thu nhập cao cho người lao động.

b) Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

c) Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh. 
3.2 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
     - Công ty lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
     - Công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:
Thực hiện chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý điều hành Công ty CP Thuỷ điện Nà Lơi, Hội đồng quản trị công ty đã kiểm điểm vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 đồng thời xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008 báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau: 

1. Đánh giá chung các mặt đã làm được trong công tác điều hành công ty:
- Năm 2007 vừa qua với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB-CNV Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi và dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty, đơn vị đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo sản xuất hợp lý, sắp xếp nhân lực và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người và thiết bị Nhà máy. 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm 2007. Phân công cụ thể các thành viên theo dõi đôn đốc để cùng Ban giám đốc tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo có lãi, có tích luỹ và phát triển, trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

- Công ty đã từng bước mở rộng và phát triển ngành nghề SXKD, tập trung các ngành nghề thế mạnh như: xây lắp điện nước thông tin, hướng dẫn đào tạo công nhân vận hành nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ.

- Đảm bảo đủ vật tư thiết bị dự phòng, nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất và xử lý sự cố đúng tiến độ, phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác vận hành, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, phục vụ cho các hoạt động kinh tế chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

- Phối kết hợp với TCT  Sông Đà làm việc với các Bộ ngành trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định đối với nhà máy thuỷ điện Nà Lơi không phải đóng thuỷ lợi phí 8% – 12% trên doanh thu sử dụng nước hồ Pa Khoang.

- Ký bổ sung phụ lục hợp đồng điện với Công ty điện lực I tập đoàn điện lực Việt Nam nâng giá điện từ 646,38đ lên 678,72 đồng/KWh do tỷ giá USD thay đổi quá 5%. đã thực hiện từ tháng 8/2007.

- Công tác đầu tư tài chính đã được đầu tư quan tâm đúng mức đem lại lợi nhuận cao cho công ty trong năm qua, cụ thể trong năm 2007 doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 17 tỷ VNĐ.
- Đảm bảo đủ việc làm cho 53 CBCNV với mức thu nhập bình quân 2,9 triệu đồng/người/tháng.
- Tổ chức họp HĐQT theo định kỳ (quý/lần), họp đột xuất theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra của năm 2007 đạt được như sau:
     Năm 2007, với sự nỗ lực và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục khẳng định sự phát triển ổn định và bền vững. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thực hiện vượt so với Nghị quyết và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

      + Doanh thu thực hiện: 48,968 tỷ đồng/ kế hoạch 36,227 tỷ đồng đạt 135,17%
      + Lợi nhuận thực hiện trước thuế: 21,250 tỷ đồng/ kế hoạch 9,609 tỷ đồng đạt 221,14% 

      + Nộp ngân sách nhà nước: 5,518 tỷ đồng/ kế hoạch 4,948 tỷ đồng  

      + Thu nhập BQ của CBCNV: 2,9 triệu đồng/ kế hoạch 2,7 triệu đồng
Tồn tại:

Công tác lập kế hoạch sản lượng cho năm 2007 chưa sát thực với thực tế dẫn đến kế hoạch sản lượng điện chưa đạt kế hoạch đề ra.  

Công tác đầu tư: Công trình đầu tư nhà máy thuỷ điện nậm Khẩu Hu chưa thực hiện được so với kế hoạch đề ra bởi công trình gắn liền với dự án thuỷ lợi của Tỉnh Điện Biên nên phải phụ thuộc và việc  triển khai của Tỉnh.   
3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2008: 
Với tình hình nhu cầu điện Quốc gia nói chung và nhu cầu điện năm 2008 của tỉnh Điện Biên nói riêng còn thiếu nhiều và một số thay đổi trong phân cấp quản lý của ngành Điện cũng là một điều kiện thuận lợi cho các nhà máy thuỷ điện phát triển. 
     - Trong năm 2008 với mục tiêu chính vẫn là sản xuất điện thương phẩm với một trữ lượng nước tại hồ Pa khoang là một thuận lợi cho việc sản xuất điện năm 2008.
       - Các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2008: Tổng sản lượng điện năng: 46 triệu KWh với tổng doanh thu: 45,06 tỷ đồng, Lợi nhuận là 20,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước: 5,9 Tỷ đồng và thu nhập bình quân CBCNV 3,49 triệu đồng/ người/ tháng

      - Tiếp tục chỉ đạo ban giám đốc theo dõi nghiên cứu thị trường chứng khoán chọn thời điểm tốt hợp lý bán tiếp số cổ phiếu VIS còn lại để hiện thực hoá lợi nhuận.

      - Thành lập mới đội xây lắp điện. 
       - Về công tác quản lý xây dựng chỉnh sửa lại một số quy chế quy định quản lý nội bộ cho phù hợp hơn với tình hình mới.
        - Chỉ đạo ban giám đốc thực hiện nghiêm túc quy chế công bố thông tin theo quy định.

 Báo cáo của ban giám đốc.
1. Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

    Năm 2007, Công ty tập trung chỉ đạo sản xuất hợp lý, không để xảy ra sự cố mất an toàn cho con người và thiết bị, trình độ quản lý và vận hành nhà máy ngày càng được củng cố và nâng cao, sản lượng điện Nhà máy phát ra được ngành điện tiêu thụ hết. Công tác lập kế hoạch sản xuất sát thực với thực tế tại đơn vị, công tác tài chính đảm bảo, thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

     Tập trung vào công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực con người:

     - Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ cho từng đơn vị phòng ban, tổ sản xuất, phân công rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng công việc.

     - Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, cử cán bộ đi học các lớp bồi huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức huấn luyện và thi định kỳ trình độ tay nghề cho công trực tiếp sản xuất tại đơn vị.

     - Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, rèn luyện ý thức chấp hành nội quy, quy định của công ty đặc biệt công tác an toàn trong sản xuất được đặt lên hàng đầu. 

     Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật:

     - Trong năm 2007, đơn vị không để xảy ra sự cố chủ quan đối với thiết bị và con người, thiết bị nhà máy luôn trong tình trạng tốt và hoạt động liên tục.

     - Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tiến hành thường xuyên theo kế hoạch. Thay thế nhiên liệu, thí nghiệm định kỳ và kiểm định thiết bị theo yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo đúng quy định.

    - Lập kế hoạch mua một số vật tư dự phòng đặc chủng, sẵn sàng thay thế thiết bị khi bị sự cố, giảm thiểu thời gian phải dừng máy.
    - Để đảm bảo an toàn tránh rủi ro cho tài sản và thiết bị của nhà máy, Công ty đã mua bảo hiểm tài sản năm 2007.
    Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

     - Đã tiến hành xây tôn thêm đập nâng cao dung tích mặt hồ khai thác nguồn nước mặt trong mùa mưa lũ tăng tần suất xả bù cát lòng hồ khi nước thừa.

      - Nghiên cứu ra phương án vận hành kinh tế tăng tuổi thọ thiết bị.
      - Tự nghiên cứu cải tiến các thiết bị đặc chủng không được sản xuất trong nước.

      - Nghiên cứu các phương án xử lý sự cố nhanh để đưa máy vào vận hành đã và đang được áp dụng thự tế hiệu quả. 
     Từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động:
   - Tiếp tục nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể kết hợp Chính quyền trong công tác SXKD và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong công tác chăm lo đời sống CBCNV.

   - Giải quyết đủ việc làm, thực hiện từng bước tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở đảm bảo tăng năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm động lực thúc đẩy sản xuất phát triển.

    - Từng bước mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân: 2,9 triệu đồng/người/tháng.
Tồn tại:

    - Với đặc thù nguyên liệu đầu vào chính của nhà máy thuỷ điện là nước thiên nhiên trong khi năm 2007 làm một năm hạn hán, lượng mưa thấp, đồng thời lưu lượng nước trong năm được tích lại trong hồ Pa khoang để phục vụ tưới tiêu cho Nông Nghiệp vào năm 2008, nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng điện phát ra của Nhà máy, dẫn đến chưa đạt chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng điện.

2.  Báo cáo tình hình tài chính:
a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007.

+ Tổng doanh thu thực hiện: 48,968 tỷ đồng đạt 135,17% KH năm (Doanh thu 2006 30,525 tỷ đồng)
+ Lợi nhuận thực hiện trước thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 là: 21.250.302.744 đồng (năm 2006 lợi nhuận là: 5.770.563.489)
+ Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2007 là 19.160.106.925 đồng (năm 2006 lợi nhuận chưa phân phối 5.770.563.489 đồng).
+ Nộp ngân sách nhà nước: 5,518 tỷ đồng/ kế hoạch 4,948 tỷ đồng  

+ Thu nhập BQ của CBCNV: 2,9 triệu đồng/ người/ tháng kế hoạch 2,7 triệu đồng
b.Các chỉ tiêu:
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Cơ cấu tài sản
	
	

	
	 - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản  (%)
	97,46%
	94,43%

	
	 - Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản (%)
	2,54%
	5,57%

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	
	 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)
	64,05%
	52,24%

	
	 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)
	35,95%
	47,76%

	3
	Khả năng thanh toán
	
	

	
	 - Khả năng thanh toán nhanh (Lần)
	0,29
	0,48

	
	 - Khả năng thanh toán hiện hành (lần)
	0,30
	0,49

	4
	Tỷ suất lợi nhuận
	
	

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)
	3,33%
	11,89%

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần(%)
	22,38%
	69,03%

	
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn Vốn chủ sở hữu
	9,27%
	24,91%


· Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh.

Các yếu tố thuận lợi:

· Đối với dự án nhà máy thuỷ điện Nà Lơi được đầu tư với tỷ suất đầu tư thấp dưới 20 tỷ đồng/1MW so với các nhà máy thuỷ điện hiện tại trong khu vực.

· Giá điện thương phẩm đã ký cho 25 năm chung cho cả hai mùa là 4,2 US cents/ KWh  chưa bao gồm thuế VAT là giá điện tương đối cao so với các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ trong khu vực. 
· Dự án được hưởng hỗ trợ sau đầu tư sau khi đơn vị trả nợ gốc vay hàng năm.

· Nhà máy có thuận lợi từ hai nguồn nước: hồ Pa Khoang tích nước vào mùa mưa và xả vào mùa khô do đó mùa mưa nhà máy khai thác hiệu quả từ nguồn nước từ suối Nà tấu.

· Đặc thù của dự án thuỷ điện với số vốn đầu tư ban đầu lớn, phải gánh nặng lãi vay theo lãi suất biến đổi theo thị trường, hiện tại chiếm gần 50% tổng chi phí. Trong tương lai số nợ gốc đã trả giảm dần,  gánh năng lãi vay giảm dẫn đến lợi nhuận các năm sau đây sẽ tăng dần.   
· Trong năm 2007 tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển dẫn đến các cổ phiếu đều tăng giá cao Công ty đã trọn được thời điểm phù hợp bán số cổ phần VIS đã đầu tư từ năm 2004 làm lợi nhuận tăng 221% so với kế hoạch đề ra.
· Tỷ giá ngoại tệ USD biến động đã dẫn đến tăng giá điện lên 5% cũng là một thuận lợi cho đơn vị.  
· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007: Tổng tài sản 161.087.333.162 đồng
· Những thay đổi về vốn cổ đông : không có sự thay đổi: 50.000.00.000 đồng
· Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 5.000.000 cổ phiếu phổ thông.
· Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có.
3. Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007: (*1)

[image: image1.emf]TT Nội dung

Dự kiến thực hiện 

2007(§VT:®ång)

Ghi chú

I Tổng lợi nhuận trước thuế 21.250.302.744

II Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.180.391.638

1Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2.090.195.819

2

Thuế TNDN được miễn 50% đưa tăng quỹ 

đầu tư phát triển 2.090.195.819

(thuế suất ưu đãi  20%)

III Lợi nhuận còn lại (=I-II) 17.069.911.106

Vốn điều lệ công ty 50.000.000.000

IV Trích các quỹ 3.243.283.110

1Trích quỹ đầu tư phát triển  1.706.991.11110% lợi nhuận sau thuế

2Trích quỹ dự phòng tài chính 853.495.5555% lợi nhuận sau thuế

3Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 682.796.4444% lợi nhuận sau thuế

V Chia cổ tức năm 2007 9.000.000.000

Cổ tức năm 2007: 18%

VI Lợi nhuận để lại năm sau 4.826.627.996


4.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 (*2)
- Tổng sản lượng điện năng: 
46.290.000 KWh (theo công suất thiết kế nhà máy)
- Tổng doanh thu:





45,063 tỷ đồng

Trong đó: Sản xuất điện 



31,41 tỷ đồng



     DT hoạt động tài chính và DT khác
13,65 tỷ đồng


- Lợi nhuận:






20,33 tỷ đồng


Trong đó: Lợi nhuận SX điện:


14,03 tỷ đồng



      LN hoạt động tài chính và LN khác:
  6,30 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 




5,947 Tỷ đồng

- Thu nhập bình quân CBCNV 3,49 triệu đồng/ người/ tháng

III. Báo cáo tài chính (*3) 
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC)
Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi được lập ngày 30/01/2008 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 được trình bày từ trang 05 đến trang 17 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Các công ty có liên quan:

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, công ty: không có

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ:
· Hiện tại Tổng công ty Sông Đà là cổ đông chi phối nắm giữ 51% vốn cổ phần của công ty (25.500.000.000 đồng tương đường 2.500.000 cổ phần)
IV. Tổ chức nhân sự :

a) Cơ cấu tổ chức của công ty:

Trong đó:
+ Hội đồng quản trị  : 5 người

+ Ban giám đốc         : 02 người

+ Hai phòng chức năng:


- Phòng nghiệp vụ tổng hợp: 05 người



- Phòng kinh tế tài chính     : 03 người

+ Tổ đội sản xuất: 43 người


- Tổ vận hành  bao gồm 4 tổ:



- Tổ thí nghiệm sửa chữa:



- Tổ bảo vệ phục vụ:
b)  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
* Hội đồng quản trị:
(1)  Ông: Nguyễn Bạch Dương

Chức vụ hiện tại :

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP thuỷ Điện Nà Lơi





- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11.


Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


11/12/1965




Quê quán :


Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội

Trình độ chuyên môn :


Kỹ sư cơ khí; Cử nhân Kinh tế

Đại diện phần vốn góp : 18.000.000.000 đồng của Tổng công ty Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(2)  Ông : Nguyễn Văn Minh
Chức vụ hiện tại :

- Uỷ viên HĐQT Công ty CP thuỷ Điện Nà Lơi





- Giám đốc Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi


Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


12/02/1970




Quê quán :


Văn Phú - Trấn Yên - Yên Bái

Trình độ chuyên môn :


Kỹ sư điện

Đại diện phần vốn góp : 2.000.000.000 đồng của Tổng công ty Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(3) Ông: Nguyễn Mạnh Tiến

Chức vụ hiện tại :

- Uỷ viên HĐQT Công ty CP thuỷ Điện Nà Lơi





- Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà.
Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


18/8/1966


Quê quán :


Thanh Đa - Phúc Thọ - Hà Tây

Trình độ chuyên môn :


Cử nhân Tài chính kế toán

Đại diện phần vốn góp : 1.500.000.000 đồng của Tổng công ty Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(4) Ông: Lê Văn Tuấn 
Chức vụ hiện tại :

- Uỷ viên HĐQT Công ty CP thuỷ Điện Nà Lơi





- Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


20/5/1970


Quê quán :


Hoà Lâm - ứng Hoà - Hà Tây

Trình độ chuyên môn :


Thạc sỹ Kinh tế

Đại diện phần vốn góp : 1.000.000.000 đồng của Tổng công ty Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(5) Ông: Phạm Đức Tiêm 
Chức vụ hiện tại :

- Uỷ viên HĐQT Công ty CP thuỷ Điện Nà Lơi





- Phó Giám đốc Công ty CP thuỷ Điện Nà Lơi.

Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


28/02/1968


Quê quán :


Thuỵ Phong - Thái Thuỵ - Thái Bình

Trình độ chuyên môn :


Cử nhân điện tự động hoá xí nghiệp công nghiệp.

Đại diện phần vốn góp : 1.500.000.000 đồng của Tổng công ty Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
* Ban Kiểm soát.

(1). Ông: Đoàn Ngọc Ly

Chức vụ hiện tại :


- Trưởng BKS C.Ty CP thuỷ điện Nà Lơi







- Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


10/8/1974




Quê quán :


Nghĩa Hoà - Nghĩa Hưng - Nam Định

Trình độ chuyên môn :


Cử nhân tài chính kế toán.

Đại diện phần vốn góp : 800.000.000 đồng của Tổng công ty Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(2). Ông: Bùi Xuân Tuấn

Chức vụ hiện tại :


- Thành viên BKS công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi; 





- Kế toán viên công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi.

Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


28/5/1975




Quê quán :


Kim Động - Hưng Yên

Trình độ chuyên môn :


Trung cấp Kế toán.

Đại diện phần vốn góp : 700.000.000 đồng của TCT Sông Đà.
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
(3). Ông: Nguyễn Trung Kiên
Chức vụ hiện tại :


- Thành viên BKS Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi; 




- Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi.

Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


24/10/1979




Quê quán :


Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

         Trình độ chuyên môn :


Kỹ sư điện

Là cổ đông của Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi.

Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
* Ban Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ : Giám đốc


Ông Phạm  Đức Tiêm


Chức vụ : Phó Giám đốc

Như thông tin đã nêu trên.
*  Kế toán trưởng.

* Ông: Hoàng Văn Anh
Chức vụ hiện tại :


Kế toán trưởng Công ty CP thuỷ điện Nà Lơi.

Giới tính  :



Nam

Quốc tịch :


Việt Nam

Ngày sinh:


14/7/1973




Quê quán :


Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định

         Trình độ chuyên môn :


Cử nhân Tài chính kế toán
Là cổ đông của Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi. 
Những người có liên quan :

Không

Hành vi vi phạm pháp luật :

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không
c) Thay đổi giám đốc điều hành trong năm.

- Trong năm 2007 không có sự thay đổi giám đốc điều hành công ty.

d) Chế độ chính sách với người lao động.

       - Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2007 là: 53 người

       - Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động: Chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, công tác Bảo hộ lao động... và  trả đầy đủ tiền lương theo quỹ lương và quy chế trả lương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt với mức thu nhập bình quân : 2,9 triệu đồng/ người/tháng. 
e) Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Trong năm 2007 có sự thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Ông Nguyễn Bạch Dương thay ông Lê Văn Châu và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Phạm Đức Tiêm thay ông Khương Đức Dũng và giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT.

3. Ông Đoàn Ngọc Ly thay ông Nguyễn Hải Nam và giữ chức vụ Trưởng ban KS.

4. Ông Nguyễn Trung Kiên thay ông Trần Đức Hạnh và giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

- Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi, nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5 năm ( 2003- 2008). Như vậy, đến năm 2008 là hết nhiệm kỳ và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ tiến hành bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
V. Thông tin cổ đông và quản trị công ty.
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
a) Thành phần hội đồng quản trị và ban kiểm soát
       - Hội đồng quản trị : 05 người.

       Trong đó : + Thành viên độc lập không điều hành : 03 người.



   + Thành viên điều hành: 02 người

       - Ban kiểm soát : 03 người.

       Trong đó : + Thành viên độc lập không điều hành: 01 người.



   + Thành viên trong Công ty: 02 người

b)  Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT.

       - Hội đồng quản trị có 05 người,  đạt các tiêu chuẩn theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi và có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

c) Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Trong năm 2007 TCT Sông Đà cử người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi như sau:  
· Ông Nguyễn Bạch Dương chủ tịch nắm giữ: 18 tỷ đồng (tương đương 1.800.000 cổ phần chiếm 36% vốn điều lệ) thay ông Lê Văn Châu theo công văn số 75/TCT-TCĐT ngày 25/04/2007 của TCT  Sông Đà. 
· Ông Phạm Đức Tiêm uỷ viên HĐQT nắm giữ: 1,5 tỷ đồng (tương đương 150.000 cổ phần chiếm 3% vốn điều lệ) thay ông Khương Đức Dũng theo công văn số 129 TCT/HĐQT ngày 19/04/2007 của TCT Sông Đà.
· Nguyễn Văm Minh uỷ viên HĐQT; giám đốc điều hành nắm giữ: 2 tỷ đồng  tương đương 200.000 cổ phần chiếm 4% vốn điều lệ.
· Ông Lê Văn Tuấn uỷ viên HĐQT nắm giữ: 1 tỷ đồng tương đương 100.000 cổ phần chiếm 2% vốn điều lệ. 

· Ông Nguyễn Mạnh Tiến uỷ viên HĐQT nắm giữ 1,5 tỷ đồng tương đương 150.000 cổ phần chiếm 3% vốn điều lệ.
· Đoàn Ngọc Ly trưởng ban kiểm soát nắm giữ: 0,8 tỷ đồng tương đương 80.000 cổ phần chiếm 1,6% vốn điều lệ, thay ông Nguyễn Hải Nam theo công văn số 129 TCT/HĐQT ngày 19/04/2007 của Tổng công ty Sông Đà.
· Ông Bùi Xuân Tuấn thành viên ban kiểm soát: 0,7 tỷ đồng tương đương 70.000 cổ phần chiếm 1,4% vốn điều lệ. 
Tổng cộng của TCT Sông Đà là 25,5 tỷ đồng tương đương 2.550.000 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ.  
d) Thù lao Hội đồng quản trị năm 2007 đã được thực hiện chi trả theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông  năm 2007 thông qua.

	TT
	Chức vụ
	Số người
	Số tiền thù lao

01 ng­êi/th¸ng
	Tổng số tiền

	1
	Chủ tịch HĐQT
	1
	3.000.000 ®
	36.000.000 ®

	2
	Uỷ viên HĐQT
	4
	2.000.000 ®
	96.000.000 ®

	3
	Trưởng ban kiểm soát
	1
	2.000.000 ®
	24.000.000 ®

	4
	Thành viên Ban kiểm soát
	2
	1.000.000 ®
	24.000.000 ®

	5
	Tổng cộng
	
	
	180.000.000 ®


Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 (*4)

	TT
	Chức vụ
	Số người
	Số tiền thù lao

01 ng­êi/th¸ng

	1
	Chủ tịch HĐQT
	1
	3.000.000 ®

	2
	Uỷ viên HĐQT
	4
	2.000.000 ®

	3
	Trưởng ban kiểm soát
	1
	2.000.000 ®

	4
	Thành viên Ban kiểm soát
	2
	1.000.000 ®

	5
	Tổng cộng
	
	


e)  Các giao dịch liên quan: Trong năm 2007 không có các giao dịch cổ phiếu của hội đồng quản trị công ty.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
a. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông tại ngày 24/03/2008 do Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo:
*  Các cổ đông trong nước:

 Tổ chức:

Số lượng tổ chức trong nước:  07  tổ chức với tổng số cổ phần nắm giữ: 2.706.900 CP chiếm 54,1% tổng số CP
Trong đó:
Tổng công ty Sông Đà 2.550.000 cổ phần chiếm 51% tổng số CP
Cá nhân:

Số lượng cá nhân trong nước nắm giữ 1.622 cổ đông cá nhân với tổng cổ phiếu là: 2.209.000 CP chiếm 44,2% tổng số cổ phiếu.
* Cổ đông nước ngoài:
Bao gồm một tổ chức và 20 cá nhân người nước ngoài với số lượng cổ phần năm giữ: 84.100 CP chiếm 1,7%
     b . Tình hình giao dịch liên quan cổ đông lớn:
Công ty TNHH  sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh là cổ đông sáng lập đã bán hết  800.000 cổ phần (16%)  trong quý  II  năm 2007.
	Nơi nhận:

- Các cổ đông.

- Các TV HĐQT.

- Công ty (t/hiện).

- Lưu.
	Tm/ hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Bạch Dương


Ghi chú : các vấn đề được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong báo cáo từ (*1) ; (*2); (*3); (*4).
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PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH
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Tổ vận hành số 4








Tổ thí nghiệm sửa chữa








Tổ bảo vệ phục vụ
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		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Dự kiến thực hiện 2007		Kế hoạch năm 2008		Ghi chú

		I		Lợi nhuận năm 2007		103đ		19,160,106		48,205,680

		II		Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		103đ		1,916,011				10% lợi nhuận (thuế suất 20%)

		III		Lợi nhuận sau thuế (=I-II)		103đ		17,244,095		48,205,680

		IV		Vốn điều lệ công ty		103đ		50,000,000		50,000,000

		IV		Trích các quỹ		103đ		50,000,000

		1		Thuế TNDN được miễn 50% đưa tăng quỹ đầu tư phát triển		103đ		1,916,011		0

		2		Trích quỹ đầu tư phát triển		103đ		1,724,410		4,820,568		10% lợi nhuận sau thuế

		3		Trích quỹ dự phòng tài chính		103đ		862,205		2,410,284		5% lợi nhuận sau thuế

		4		Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		103đ		689,764		1,928,227		4% lợi nhuận sau thuế

		V		Chia cổ tức năm 2007		103đ		9,000,000		10,000,000		Cổ tức năm 2007: 15%

		VI		Lợi nhuận để lại		103đ		3,051,707		32,098,307

		Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007

		Của Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi

		TT		Nội dung		Dự kiến thực hiện 2007(ĐVT:đồng)		Ghi chú

		I		Tổng lợi nhuận trước thuế		21,250,302,744

		II		Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,180,391,638

		1		Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2,090,195,819

		2		Thuế TNDN được miễn 50% đưa tăng quỹ đầu tư phát triển		2,090,195,819		(thuế suất ưu đãi  20%)

		III		Lợi nhuận còn lại (=I-II)		17,069,911,106

				Vốn điều lệ công ty		50,000,000,000

		IV		Trích các quỹ		3,243,283,110

		1		Trích quỹ đầu tư phát triển		1,706,991,111		10% lợi nhuận sau thuế

		2		Trích quỹ dự phòng tài chính		853,495,555		5% lợi nhuận sau thuế

		3		Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		682,796,444		4% lợi nhuận sau thuế

		V		Chia cổ tức năm 2007		9,000,000,000		Cổ tức năm 2007: 18%

		VI		Lợi nhuận để lại năm sau		4,826,627,996






